KIẾN THỨC CẦN NHỚ
 BÀI 25: ĐỘNG NĂNG
I. Khái niệm động năng.
1. Động năng.
  -Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do nó đang chuyển động.
 - Khi một vật có động năng thì vật đó có thể tác dụng lực lên vật khác và lực này thực hiện công.
2.  Công thức tính động năng.

  Động năng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức : Wñ = mv2
  Đơn vị của động năng là Jun (J).
II. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng.


Ta coù : A = mv22 - mv12 = Wñ2 – Wñ1
  Công của ngoại lực tác dụng lên vật bằng độ biến thiên động năng của vật.
  Hệ quả : Khi ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng. Ngược lại khi ngoại lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm.

 BÀI 26: THẾ NĂNG
I. Thế năng trọng trường.
	1. Trọng trường.
  Xung quanh Trái Đất tồn tại một trọng trường. Biểu hiện của trọng trường là sự xuất hiện trọng lực tác dụng lên vật khối lượng m đặt tại một vị trí bất kì trong khoảng không gian có trọng trường.

  Trong một khoảng không gian không rộng nếu gia tốc trọng trường tại mọi điểm có phương song song, cùng chiều, cùng độ lớn thì ta nói trong khoảng không gian đó trọng trường là đều.
	2. Thế năng trọng trường.
  Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật ; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
  Nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất thì công thức tính thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là :
Wt = mgz  (đơn vị của thế năng là J)
	3. Liên hệ giữa độ biến thiên thế năng và công của trọng lực.
	Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công của trọng lực có giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại M và tại N.
					AMN = Wt (M) - Wt (N) 
 	 Hệ quả : Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường : Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm thì trọng lực sinh công dương; Ngược lại khi vật tăng độ cao, thế năng của vật tăng thì trọng lực sinh công âm.
II. Thế năng đàn hồi.
	1. Công của lực đàn hồi.
	Khi một vật bị biến dạng thì nó có thể sinh công. Lúc đó vật có một dạng năng lượng gọi là thế năng đàn hồi.
  Xét một lò xo có độ cứng k, một đầu gắn vào một vật, đầu kia giữ cố định.


  Khi lò xo bị biến dạng với độ biến dạng là l = l – lo, thì lực đàn hồi là  = - k.

  Khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công của lực đàn hồi được xác định bằng công thức :A = k(l)2
	2. Thế năng đàn hồi.
  Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
  Thế năng đàn hồi của một lò xo có độ cứng k ở trọng thái có biến dạng l là :

						Wt = k(l)2

BÀI TẬP  ĐỘNG NĂNG

 MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng khi khẳng định: Động năng của một vật không đổi khi :
A. Vật chuyển động thẳng đều.		B. Vật chuyển động tròn đều.
C. Vật chuyển động cong đều.		D. Vật chuyển động thẳng với gia tốc không đổi
Câu 2: Chọn câu đúng:
A.Động năng của vật là năng lượng của vật có do vật chuyển động.		
B. Động năng của vật luôn không âm.
C.Động năng không phụ thuộc hệ quy chiếu vì động năng là đại lượng vô hướng.	
D. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Chọn câu Sai.
 Động năng của vật không đổi khi:
A. Chuyển động thẳng đều.		B. Chuyển động với gia tốc không đổi.
C.Chuyển động tròn đều.		D.Chuyển động cong đều.
Câu 4: Động năng của một vật thay đổi khí vật:
A. Chuyển động thẳng đều.		B. Chuyển động với gia tốc không đổi.
C. Chuyển động tròn đều.		D. Chuyển động theo quán tính
Câu 5: Động năng của vật tăng khi vật:
A. Chuyển động nhanh dần đều.			B. Chuyển động chậm dần đều.
C. Chuyển động thẳng đều.				D. Chuyển động tròn đều
Câu 6: Động năng của vật tăng khi:
A.Vận tốc của vật v>0.				B.Gia tốc của vật a>0
C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.	D. Gia tốc của vật tăng.
Câu 7: Tìm các đáp án phù hợp: Chọn câu Sai:
A. Công thức tính động năng: [image: ]	B. Đơn vị động năng là: kg.m/s2
C. Đơn vị động năng là đơn vị công.		D. Đơn vị động năng là: W.s
Câu 8: Chọn câu Sai:
A. Công là biểu hiện của năng lượng, là năng lượng của vật.		
B. Công là số đo năng lượng chuyển hoá.
C. Độ biến thiên của động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật.
D. Động năng của một vật là năng lượng do chuyển động mà có.
Câu 9.  Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là :




A. 		B. .		C. .	D. .
Câu 10.  Trong các câu sau đây câu nào là sai?
Động năng của vật không đổi khi vật
A. chuyển động thẳng đều.		B. chuyển động với gia tốc không đổi.
C. chuyển động tròn đều.		D. chuyển động cong đều.

MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 11 : Điền từ đúng vào chỗ trống :
Độ biến thiên động năng của một vật trên một đoạn đường nào đó bằng ……….. của ……….tác dụng lên vật trên đoạn đường đó.
A. Công, nội lực.	B. Công, ngoại lực.	C. Công suất, ngoại lực.	D. Công suất, nội lực.
Câu 12: Chọn câu trả lời đúng. Định lý động năng được áp dụng đúng trong trường hợp :
A. Lực tác dụng lên vật không đổi.			B. Lực tác dụng lên vật thay đổi.
C. Đường đi có dạng bất kì.				D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 13: Chọn phát biểu đúng. 
A. Nếu công của ngoại lực dương thì động năng của vật giảm.		
B. Nếu công của ngoại lực âm thì động năng của vật tăng.
C. Trong chuyển động thẳng đều, công có giá trị bằng 0.	
D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, công có giá trị =0.
Câu 14: Chọn phát biểu Sai.
A. Động năng là đại lượng vô hướng.		
B. Động năng luôn luôn dương.
C. Động năng có tính chất tương đối.		
D. Động năng tỉ lệ nghịch với bình phương vận tốc.
Câu 15 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây :
A. Vật chuyển động với vận tốc có giá trị nhỏ hơn không thì vật có động năng nhỏ hơn không. 
B. Khi gia tốc của vật bằng không thì vật có động năng bằng không. 
C. Động năng của một vật đang chuyển động có độ lớn bằng nữa tích khối lượng của vật với bình phương độ lớn vận tốc của vật ấy, cùng phương, cùng chiều với vận tốc vật đang chuyển động. 
D. Vì động năng tỉ lệ với bình phương của vận tốc nên động năng là đại lượng vô hướng luôn dương không phụ thuộc vào giá trị dương hay âm vận tốc.
Câu 18 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây :
A. Nếu công ngoại lực tác dụng lên vật có giá trị lớn hơn không thì độ biến thiên động năng cũng có giá trị dương. 
B. Độ biến thiên động năng của vật chuyển động thẳng chậm dần đều có giá trị nhỏ hơn không. C. Vật chuyển động thẳng với gia tốc lớn hơn không khi đó động năng của vật tăng. D. Tất cả các câu trên đều đúng. 
Câu 19.  Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai thì
A. gia tốc của vật tăng gấp hai.		B. động lượng của vật tăng gấp hai.
C. động năng của vật tăng gấp hai.		D. thế năng của vật tăng gấp hai.
Câu 20.  Chọn phát biểu đúng.
Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ với
A. vận tốc.		B. thế năng.		C. quãng đường đi được.		D. công suất.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
Câu 21.Lực nào sau đây không làm thay đổi động năng của vật
A. Lực cùng hướng với vận tốc vật.			
B. Lực vuông góc với vận tốc vật. 
C.  Lực ngược hướng với vận tốc vật		
 D. Lực hợp với vận tốc một góc nào đó.
Câu 22: Một vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v động năng của vật là Wđ, động lượng của vật là P. Mối quan hệ giữa động lượng và động năng của vật là
A.Wđ = P2.2m.		B.Wđ = P2/2m.		C.Wđ = P2.3m.		D.Wđ = P2/3m.
Câu 23 : Một vật có khối lượng 500g đang di chuyển với vận tốc 10m/s. Động năng của vật bằng :
A. 2,5J.		B. 25J.		C. 250J.			D. 2500J.
Câu 24 : Một ôtô tải 5 tấn và một ôtô con 1300kg chuyển động cùng chiều trên đường, cái trước cái sau với cùng vận tốc không đổi 54km/h.  Động năng của mỗi xe là:
A. 281 250 và 146 250J	B. 562 500J và 292 500J		
C. 562 500J và 146 250J	D. 281 250J và 292 500J.
Câu 25.  Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J (Lấy g = 10m/s2). Khi đó vận tốc của vật bằng:
A. 0,45m/s.		B. 1,0 m/s.	C. 1.4 m/s.		D. 4,4 m/s.
Câu 26.  Một vận động viên có khối lượng 70kg chạy đều hết quãng đường 180m trong thời gian 45 giây. Động năng của vận động viên đó là:
A. 560J.		B. 315J.		C. 875J.		D. 140J.
Câu 27: Một vật có khối lượng 4kg rơi tự do từ độ cao 6m. Khi đi qua điểm cách mặt đất 2m vật có động năng là bao nhiêu?	
A. 160J.		B.  120J.		C. 48J.			D.  24J
Câu 28.  Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp hai thì động năng của tên lửa: 
A. không đổi.			B. tăng gấp 2 lần.		
C. tăng gấp 4 lần.		D. giảm 2 lần.
Câu 29. Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:
	A. 10 km/h.	B. 36 km/h 	C. 0,32 m/s	D.  36 m/s
Câu 30. Chọn câu Đúng. Khi m giảm 1/2, v tăng gấp bốn thì động năng của vật sẽ:
A. không đổi.		B. tăng 2 lần.		C. tăng 4 lần.		D. tăng 8 lần.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
Đề sau dùng cho câu 31, 32, 33: Một ôtô có khối lượng 4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì lái xe thấy có chướng ngại vật cách 10m và đạp thắng. Lực hãm phanh là 8000N:
Câu 31. Công của lực hãm phanh đến khi ôtô dừng lại là:
A.-80000J.			B.  -200000J.		C. 200000J.		D. 80000J.
Câu 32. Vận tốc của ôtô khi va vào chướng ngại vật:
A. 2,45m/s.		B. 11,38m/s			C. 7,74m/s.		D. 3m/s.
Câu 33. Động năng của ôtô khi va vào chướng ngại vật là: 
A. 12000J.		B.  280000J		C. 120000J.		D. 18000J.
Câu 34: Chọn  câu trả lời đúng. Một viên đạn khối lượng 40g bay ngang với vận tốc 80m/s xuyên qua một bao cát dày 40cm. Lực cản trung bình của bao cát tác dụng lên viên đạn là FC= -315N. Sau khi ra khỏi bao vật có vận tốc là:		
A. 10m/s.		B. 15m/s.		C. 20m/s.		D. 30m/s.
Câu 35: Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 20m với một lực có độ lớn không đổi bằng 300N và có phương hợp với độ dời góc 300. Lực cản do ma sát cũng được coi không đổi và bằng 200N. Công của mỗi lự và động năng của xe ở cuối đoạn đường là:
A. 5 196J, - 4 000J, 1 196J.		B. 2 598J, - 2 000J, 1 196J.	
C. 5 196J,  2 000J, 1 196J.		D. 2 598J, 4 000J, 1 196J.
Câu 36: Một viên đạn khối lượng m = 10g bay ngang với vận tốc v1 = 300m/s xuyên vào tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ, đạn có vận tốc v2 = 100m/s. Biết thời gian tác dụng là 0,01s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn là:	
A. 8.103 N.		B. - 4.103 N.		C. -  8.103N.		D. 4.103 N.
Câu 37: Một vật trọng lượng 1N có động năng 1J. lấy g=10m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:
A. 0,45m/s.		B. 1,4m/s.		C. 1m/s.		D. 4,47m/s.
Câu 38: Một viên đạn khối lượng 50g đang bay ngang với vận tốc 200m/s thì xuyên qua một tấm gỗ dày. Đạn chui sâu vào gỗ 4cm. Lực cản trung bình của gỗ lên đạn có độ lớn là:
A. 25000N		B. 500000N		C. 5000N		D. 100000N
Câu 39. Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là:
	A. Fh = - -1250N	B. Fh = 16200N	
	C. Fh = -16200N	D. Fh = 1250N.
Câu 40. Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.
	A. 2 000N	B. 22 500N	C. 25 000N	D. 2 500N

BÀI TẬP THẾ NĂNG
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1. Một vật đang chuyển động có thể không có
A. động lượng. 	B. động năng. 	C. thế năng. 	D. cơ năng. 
Câu 2. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Động năng. 	B. Động lượng. 	C. Thế năng. 	D. Vận tốc. 
Câu 3. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. 
B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. 
C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.	 
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 
Câu 4. Thế năng hấp dẫn là đại lượng
A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 	
B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
C. véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.	
D. véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không. 
Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi
A. cùng là một dạng năng lượng. 	
B. có dạng biểu thức khác nhau. 
C. đều phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. 
D. đều là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không. 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường?
A. Luôn có giá trị dương.		
B. Tỉ lệ với khối lượng của vật.
C. Hơn kém nhau một hằng số đối với 2 mốc thế năng khác nhau.
D. Có giá trị tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng.
Câu 7. Một viên đạn bay trong không khí với một vận tốc ban đầu xác định, bỏ qua sức cản của không khí. Đại lượng nào sau đây không đổi trong khi viên đạn chuyển động ?
A. Động lượng	B. Gia tốc	C. Thế năng	D. Động năng.
Câu 8. Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là
A. bằng hai lần vật thứ hai. 	B. bằng một nửa vật thứ hai. 
C. bằng vật thứ hai. 		D. bằng  vật thứ hai. 
Câu 9. Chọn phát biểu chính xác nhất? 
A. Thế năng trọng trường luôn mang giá trị dương vì độ cao h luôn luôn dương 
B. Độ giảm thế năng phụ thuộc vào cách chọn gốc thế năng 
C. Động năng và thế năng đều phụ thuộc tính chất của lực tác dụng 
D. Trong trọng trường, ở vị trí cao hơn vật luôn có thế năng lớn hơn 
Câu 10. Chọn câu trả lời sai khi nói về thế năng đàn hồi?
A. Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng dự trữ của những vật bị biến dạng 
B. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí cân bằng ban đầu của vật. 
C. Trong giới hạn đàn hồi, khi vật bị biến dạng càng nhiều thì vật có khả năng sinh công càng lớn 
D. Thế năng đàn hồi tỉ lệ với bình phương độ biến dạng.

MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 11. Chọn phát biểu sai?. Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì
A.độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.	B. thời gian rơi bằng nhau.
C. công của trọng lực bằng nhau.	D. gia tốc rơi bằng nhau.

Câu 12. Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia một lò xo cố định. Khi lò xo nén lại một đoạn thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?




A..	B.  .	C.   .	D. .
Câu 13.   Một vật trượt trên mặt nghiêng có ma sát, sau khi lên tới điểm cao nhất nó trượt xuống vị trí ban đầu. Trong quá trình chuyển động trên.
A.công của lực ma sát tác dụng vào vật bằng 0.
B. tổng công của trọng lực và lực ma sát tác dụng vào vật bằng 0.
C. công của trọng lực tác dụng vào vật bằng 0.
D.hiệu giữa công của trọng lực và lực ma sát tác dụng vào vật bằng 0.
Câu 14: Chọn câu Sai: 
A. Công của lực đàn hồi: [image: ].
B. Công lực đàn hồi và thế năng đàn hồi: [image: ](bằng độ giảm thế năng).
C. Công lực đàn hồi và thế năng đàn hồi: [image: ](bằng độ biến thiên thế năng).
D. Lực đàn hồi là một loại lực thế.
Câu 15: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
B. thế năng của vật giảm. trọng lực sinh công âm.
C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.
Câu 16. Thế năng hấp dẫn là đại lượng
A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không
B. vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không
C. vectơ cùng hướng với vecto trọng lực.
D. vectơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.
Câu 17.  Phát biểu nào sau đây sai .
 Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi
A. cùng là một dạng năng lượng.
B. có dạng biểu thức khác nhau.
C. đều phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.
D. có là đại lượng vô hướng, dương, âm hoặc bằng không.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thế năng trọng trường
A. luôn có giá trị dương.
B. tỉ lệ với khối lượng của vật.
C. hơn kém nhau một hằng số đối với hai mốc thế năng khác nhau.
D. có giá trị tùy thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng.

Câu 19.  Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn l thì thế năng đàn hồi bằng:




A. 		B. 		C. A. 			D. A. 
Câu 20: Chọn câu Sai.
 Hệ thức [image: ] cho biết: 
A. Công của trọng lực bằng độ giảm thế năng.
B. Công của trọng lực chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và cuối của đường đi.
C. Công của trọng lực không phụ thuộc vào hình dạng đường đi.
D. Thế năng trong trường trọng lực cho biết công của vật thực hiện. 

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
Câu 21. Một vật khối lượng 500g rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Công của trọng lực đã thực hiện trong thời gian 0,4s là (g=10m/s2):
A. 4J.		B. 10J.		C. 40J.			D. 96J.
Câu 22.  Một vật khối lượng 45kg có thế năng 4500J so với mặt đất, độ cao so với mặt đất là: (g=9,8m/s2)
A. 10m.			B.10,2cm		C. 102cm.		D. 9,8m
Câu 23. Một lò xo có độ cứng k=2N/cm, một đầu cố định, đầu kia gắn vào một vật nhỏ. Khi lò xo giãn 5cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu?
A. 0,25J.		B. 2,5J.		C. 25J.			D. 5J
Câu 24. Một lò xo có độ cứng k=200N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với một vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2cm thì thế năng đàn hồi của vật và lò xo là:
A. 400J.		B. 0,04J.	C. 4J.	D. Không xác định được vì phụ thuộc khối lượng vật
Câu 25. Một lò xo có độ cứng k=40N/m. Xác định độ biến dạng của lò xo khi thế năng đàn hồi của lò xo bằng 8.10-3J.
A. 5m			B. 3cm			C. 5cm			D. 2cm
Câu 26.  Người ta móc một vật nhỏ vào đầu một lò xo có độ cứng 250N/m, đầu kia của lò xo gắn cố định với giá đỡ. Xác định thế năng đàn hồi của lò xo khi lò xo bị nén lại một đoạn 2cm.
A. 50mJ		B. 100mJ			C. 80mJ			D. 120mJ
Câu 27. Dưới tác dụng của một lực 5N lò xo bị giãn 2cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5cm là
A. 0,31J		B. 0,25J		C. 15J			D. 25J
Câu 28. Một lò xo bị nén 5cm\, biết độ cứng của nó là 100N/m. Thế năng đàn hồi của lò xo là
A. -0,125J	 	B. 1250J		C. 0,25J		D. 0,125J
Câu 29. Một lò xo có độ dài ban đầu l0 = 10cm. Người ta kéo giãn với độ dài l1 = 14cm. Hỏi thế năng lò xo là bao nhiêu? Cho biết k = 150N/m. 
A. 0,13J. 	B. 0,2J. 	C. 1,2J. 	D. 0,12J. 
Câu 30. Khi bị nén 3cm một lò xo có thế năng đàn hồi bằng 0,18J. Độ cứng của lò xo bằng
A. 200N/m. 	B. 400N/m.	C. 500N/m. 	D. 300N/m.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
*Đề sau dùng cho câu 31, 32, 33, 34 : Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m một trạm dừng trên núi cách mặt đất 550m, sau đó lại đi tiếp tới một trạm khác ở độ cao 1300m.
Thế năng trọng trường của vật tại vị trí xuất phát và các trạm dừng là ( Câu 31 ; Câu 32) :
Câu 31. Nếu lấy mặt đất làm mức bằng không: 
A. [image: ]=  4.104J; [image: ]= 22.105J; [image: ]= 104.105J.
B. [image: ]=  8.104J; [image: ]= 44.105J; [image: ]= 104.105J.
C. [image: ]=  8.104J; [image: ]= 22.105J; [image: ]= 52.105J.
D. [image: ]=  8.104J; [image: ]= 22.105J; [image: ]= 104.105J.
Câu 32.  Nếu lấy trạm dừng thứ nhất bằng không:
A. [image: ]=  0 ; [image: ]= 432.104; [image: ]= 60.105J.
B. [image: ]=  - 432.104J; [image: ]= 0; [image: ]= 120.105J.
C. [image: ]=  - 432.104J; [image: ]= 0; [image: ]= 60.105J.
D. [image: ]=  432.104J; [image: ]= 0; [image: ]= 120.105J.
Câu 33. Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp di chuyển từ vị trí xuất phát đến trạm dừng thứ nhất
A. A01 = [image: ]- [image: ]= - 432.104J.
B. A01 = [image: ]- [image: ]= 432.104J.
C. A01 = [image: ]- [image: ]= - 216.105J.
D. A01 = [image: ]- [image: ]= 216.105J.
 Câu 34. Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp di chuyển từ trạm dừng thứ nhất tới trạm dừng tiếp theo là:
A. A12 = [image: ]- [image: ]= 60.105J.
B. A12 = [image: ]- [image: ]= - 60.105J.
C. A12 = [image: ]- [image: ]= 30.105J.
D. A12 = [image: ]- [image: ]= - 30.104J.
Câu 35: Một vật khối lượng m = 200g rơi từ độ cao h = 2m so với mặt nước ao, ao sâu 1m. Công của trọng lực thực hiện được khi vật rơi độ cao h tới đáy ao là
A. 4(J)	                  B. 5(J)		                  C.6(J)                                  D. 7(J)
Câu 36. Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn được 2cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo. 
A. 0,08J. 	B. 0,04J. 	C. 0,03J.	D. 0,05J
Câu 37. Một tảng đá khối lượng 50 kg đang nằm trên sườn núi tại vị trí M có độ cao 300 m so với mặt đường thì bị lăn xuống đáy vực tại vị trí N có độ sâu 30 m. Lấy g ≈ 10 m/s2. Khi chọn gốc thế năng là mặt đường. Thế năng của tảng đá tại các vị trí M và N lần lượt là
A. 15 kJ ;-15 kJ.    	B. 150 kJ ; -15 kJ.	C. 1500 kJ ; 15 kJ.    	D. 150 kJ ; -150 kJ.
Câu 38. Một vật có khối lượng m = 3kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại vị trí đó bằng Wt1 = 600J. Thả tự do cho vật đó rơi xuống mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = -900J. Cho g = 10m/s2. Vật đã rơi từ độ cao là:
A. 50m. 	B. 60m. 	C. 70m. 	D. 40m. 
Câu 39. Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, 
lấy g = 9,8m/s2. Thế năng của thang máy ở tầng cao nhất là:
A. 588 kJ. 	B. 392 kJ. 	C. 980 kJ. 	D. 588 J. 
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